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Tiéu luAn mén CNCB Rau qui Ché bién Jam dau

MO PAU

Rau qua sau khi thu hoach néu khong nhanh chéng duogc bdao qudn sé bi hu
héng rdt nhanh. Phdn I6n nhitng hu héng xdy ra & rau qud la do vi sinh vt va
enzyme gdy nén. D€ han ché hién tuong nay va lam cho thoi bdo qudn rau qud
dugc nhiéu hon, nguoi ta thuong tim cdch itc ché hoat dong ciia 2 tdc nhdn nay.
Cé 2 phuong phdp chii yéu la : bdo qudn lanh va bdo qudn bang cdch ndu (ndu
miit). Cé nhiéu loai miit khdc nhau, phén chia theo phuong phdp ndu, thanh

phadn nguyén ligu va sdn phdm cuéi ciing.

Dau la logi trdi cdy giau chét dinh duong, tuy nhién lai chi moc & nhiing
ving khi hdu mdt mé. Lai khong thu hoach dugc quanh nam. Do doé viéc bdo
qudn ddu la diéu cdn thiét. Hon nita sau khi ché bién, sdn phdm miit ddu cé
dugc nhitng gid tri cam quan mdi. Bai tiéu ludgn nay xin gidi thiéu vé qui trinh

ché& bién miit dong dau va nhiing ddc diém ciia san phdm miit sau khi ché bién.
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1.GIOI THIEU

1.1.Nguén gdc va sy phat tri€n cia cay dau !

Cay dau c6 tén khoa hoc 1a Fragaria, thudc ho Rosaceae. Cay dau dugc phédt hién
1an dau tién vao nam 1400 & chau Au, d&€n nam 1700 ngudi ta ciing tim thdy mot loai
dau moc & chau My. K& tir d6 dau xuat hién rong rdi va trd thanh Imot loai thic in
phd bién. Ngay nay cdy diu c¢6 mit § hau hét cic chiu luc, trir chau Phi, nuéc Uc va
New Zealand.

Cay dau 1a loai ciy thin thAp va mém, qud triu xuéng nim sit mit dat. Phan
mong nudc clia ddu dude xem 13 qud gid do cudng hoa tao thanh, con qua that chinh 1a

nhitng hat nim rai rdc xung quanh qud gia.

1.2.Phan loai B!
Theo Ty dién bach khoa online Reference, c6 khodng 12 loai diu, nhung phd bién
va phét trién manh nhat 13 4 loai sau :
e Fragaria vesca
L3 loai ddu rirng thudng moc & chau Au va mién Bic nuéc My. Loai dau nay
c6 qua nhd, sdn lugng thap nhung cé vi ngot, ngon tu nhién.
e Fragaria Virginiana
C6 ngudn goc tif bang Virginia nuéc M§. Loai dau nay dugc trong nhi€u trong
khu vic Bic M§. Pic diém : kich thu6c trung binh, qua rit ngot.
e Fragaria chiloensis
C6 ngudn goc tir Chile, qué to, mong nudc, sdn lugng cao.
e Fragaria ananassa
La loai cay lai gilta Fragaria Virginiana va Fragaria chiloensis nén cdy dau
Ananassa c6 dudc uu di€m cta cd 2 loai nay : vira c6 vi ngot ngon va qua to, san
lugng thu hoach nhiéu. Do d6, gidng dau nay thudng dugc dung trong ché bién
thuc phdm cdng nghiép.
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O Viéet Nam, dau dudc trdng tap trung nhidu & Pa Lat. Tai day, dau ¢6 hai
loai : loai c6 ngudn goc tir Phap dugc dua vao Pa Lat tir xua (Fragaria vesca), diy
12 loai ddu qud nhd, dau hoi nhon, mau dé nhat nhung c6 huong vi rit ddm da vira
ngot vira chua. Loai thit hai 12 giéng nhap tt My (Fragaria ananassa) qua 16n hon,
dau chép tron hon c6 mau dd mong rat dep, vi it chua nhung nhat, thudng ding

trong san xudt cong nghiép.

1.3.Thanh phan dinh dudng
Cay dau khong nhitng 13 mot loai trdi cAy ngon ma con 13 mot loai thyc phadm
giau dinh dudng. Trong trai diu ¢ rat nhi€u hgp chit c¢é 1gi cho cd thé. Trudc hét phai
ké dé&n cac hop chat fenolic, tip trung & vé qua dau, hinh thinh nén mau sic va mui vi
cho trdi dau. Cdc hgp chat fenolic nay c6 tdc dung rat tot di véi siic khde : chdng oxi
héa, gidm nguy co ung thu, chdng cdc bénh tim mach va ting sitc dé khdng cho co thé.
trong trdi dau, cdc fenolic ton tai 3 dang P":
e Flavonoid : bao g6m cac nhom flavonol, flavone, flavonone, flavan,
anthocyanidin (anthocyanin), isoflavone...tao nén mau sic s& cho trdi dau.
e Fenolic acid : bao gdm cdc acid Hydroxybenzoic acid, Hydroxycinnamic acid,
Ellagic acid. C4dc chdt nay hinh vi chua cla trdi dau.
e Tannin : Proanthocyanidin, Gallotannin, Ellagi tannin.
Trai didu dugc xem 13 mot trong nhitng ngudn cung cip vitamin C t&t nhit cho cd
th€ vi ham lugng vitamin C ctia né rat cao. Khong chi ¢6 vitamin C, trong trdi ddu con
chtta nhiéu vitamin khéac ciing rit tot cho co thé nhu : vitamin A, cdc vitamin nhém B,

vitamin E, folat va thiamin...

Ngoai ra trong trdi ddu con chita hdu hét cic khodng chit cin thi€t cho co thé :
Na, K, Fe, Mg va mdt s6 nguyén td vét c6 1gi khac (Cr,Zn,Cu,Si,Se...). Pic biét, ti 1&

Na-K trong trdi du rit cAn biing cho nhu ciu cla co thé ngudi.
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Bing 1 Thanh phin dinh duéng trong 144g nuéc ép dau ™

Thanh phan Don vi Ham lugng
Nuéc G 132
Ning lugng Kcal 43
Ning lugng K;j 181
Protein G 0,88
Lipid tong G 0,53
Carbohydrat G 10,1
Chat xo G 3,3

Tro G 0,62

Bang 2.. Him luwgng mét so vitamin Bang 3. Ham lwgng mot sé chat khodng

1 1

trong qua dau trong qua dau

Vitamins Ciac chat khodng
Vitamin C, Ca mg 20
ascorbic acid e i Fe mg 0,55
Thiamin mg 0,03 Mg mg 14
Riboflavin mg 0,10 P mg 27
Niacin mg 0,33 K mg 240
Pantothenic acid mg 0,49 Na mg 1,44
Vitamin B-6 mg 0,09 7n mg 0,19
Folate ng 25 Cu mg 0,07
Vitamin B-12 He 0 Mn mg 0,42
Vitamin A, IU IU 39 Se ug 1,01
Vitamin A, RE ug RE 4,3

. . m

Vitamin E AT%E 0,20
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1.4.Thu hoach va bio quan !

Dau 12 qud mong nudc nén ra't dé bi ton thuong va hu hdng khi ¢6 va cham. Do d6
viéc thu hoach phdi dudc thuc hién bing tay. Qua diu sau thu hoach phdi dudc con

nguyén cudng, kho rdo va khong bi dap.

Dé giit nguyén chat lugng, qua dau sau thu hoach phai dugc bdo quin ngay. C6 2
phuong phap bdo quan trdi dau tudi :

e Bio quan lanh : diu sau thu hoach dugc x&p thanh 1 16p trén gidy hit Am dé
giit cho kho rdo, dua vio ndi c¢6 nhiét dd thap, khd rdo hoic d€ & ndi thodng
mét va it 4nh sang. N&u bdo quén tdt, trai dau c6 thé giit dude chi't lugng trong
vong 3-7 ngay.

e Bio quin lanh dong : phudng phép thuc hién ciing giong nhu bdo quin lanh,
nhung nhiét dd bdo quan dugc ha xudng dudi 0°C d€ c6 thé giu cho trdi dau
dudc tudi trong khodng 9-12 thang.

Piéu ddc biét quan trong khi bdo qudn ddu la trdi dau phdi luén dvoc git cho kho

rdo.

Ngudi ta thudng ché bi€n diu thanh nhitng mén in, nuSc udng rat ngon va bs

dudng nhu: rugu dau, mit dau, mat dau, sir6 dau ...
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2.CHE BIEN JAM DAU
2.1.Nguyén liéu
2.1.1.Trdi ddu
La thanh phin chinh cla jam diu, né quyét dinh chat lugng sin phim sau
cuing va ciing 4nh hudng dé€n cdc ham luong clia cdc thanh phin nguyén liéu
khdc. Dau dugc chon cho ché& bi€n phai vira chin, con tudi va khong bi hu hdng
hay sdu bénh.

2.1.2.Pectin
Pectin 13 thanh phin ty nhién sin c6 trong trdi diu, dugc hinh thanh do su
thdy phan protopectin trong qu4 trinh chin clia qud diu. Pectin 12 thanh phin quan
trong d€ hinh thanh gel. Mot so loai qud c¢é dd pectin tu nhién dé tao gel c6 ciu
triic vitng chic, mot sd khdc doi hdi phai bd sung pectin tif bén ngoai. Loai pectin
tao gel tdt nhat chi c6 mit trong qua mdi chin t6i, pectin § qua chua chin hoic
chin qud sé& rat kho tao gel. Lugng pectin trong dau thudng c¢6 ham lugng thap, do

d6 khi ché& bi€n jam dau can phai bd sung thém pectin.

Pectin ngdy nay dugc sdn xudt rong rai va dugc st dung nhu phu gia trong cdc
san pham can do sét. Pectin thuong mai thudng dudc san xudt tir vé cam, quyt va
tdo v6i nhiéu chi tiéu khic nhau. Pectin dudc sdn xuit thanh dang 16ng hodc siy
kho thanh bot d€ dé bdo quan. Viéc lua chon pectin d€ si dung phu thudc vio
nguyén liéu, muc dich cong nghé va ci quy trinh ch€ bién san pham. Khi sit dung

pectin b6 sung cho mift dong, ta dugc cic vu dié€m :

e C6 thé st dung trdi ddu chua chin t6i hodc chin qud dé dwa vao sin
Xuét, viéc b8 sung pectin va dudng thich hgp c6 thé khic phuc dugc dd
chin cla trai dau khong thich hgp. Nhg d6 qud trinh sdn xudt jam it bi
phu thudc vao mua vu.

e Rt ngin thdi gian ndu trong qua trinh ché& bi€n. Chi dong hon trong

2 ~
san xuat.

e Hiéu qud sin xuit cao hon.
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Piéu quan trong khi sit dung pectin la cdn phdi tinh todn luong duong bé sung

cho thich hop.

Ma sé qudc té ciia pectin la E440.

Bang 4. Mot vai loai pectin thueng phiam :

Pectin DE Dac tinh Ung dung
CF201 68-72% Tao gel nhanh SS>58%, pH 2.9-3.3
CF301 65-70% Tao gel vira SS>58%, pH 2.9-3.3
CF401 60-64% Tao gel chim SS>58%, pH 2.9-3.3
CF501 56-62% Tao gel rit chim SS>58%, pH 2.9-3.3
(*)Nguon : H&F Company
SS : do duong
DE : chi s6 dextrin
2.1.3.Acid

Acid ciing 13 thanh phan quan trong trong viéc hinh thanh gel cho sdn phim.

Tuy trong didu c6 mdt lugng acid dang k&, nhung trong qué trinh ché& bi€n cin

thém vao mot lugng acid citric d€ dwa pH xudng tir 3-3.5, day 1a pH thich hgp cho

viéc tao gel clia pectin.

2.1.4.Duong:

Pudng phii c6 mit vdi ty 1& thich hgp so v6i pectin va acid d€ tao gel tot,

thudng lugng dudng cho vao phdi 16n hon 50% so véi khoi lugng nguyén liéu.

Pudng con gép phin tao vi ngot cho san phdm va ngin chin sy phat tri€n cia vi

sinh vit trong qua trinh bao quan.

Trong ch€ bi€n jam diu thudng st dung dudng cat tring. Cdc chat tao ngot

nhu dudng vang, sorghum khong nén st dung bdi vi mui clia ching sé che mat

mui cia qua va 1am cho vi ngot thay d6i. Pudng tinh luyén hoic dudng c6 tron 1an

véi dextrose, fructose hoidc cdc chat tao ngot khdc ciing khdong nén sit dung.

C6 thé thay th€ mot phan dudng bing sird dudng tir dich thuy phan tinh bot

hoic mat ong c6 mau sing nhung khong dugc thay th€ hoan toan vi nhu vay sé

che mat huong ty nhién cia trai dau va c6 thé dnh hudng tSi viéc tao gel.

GVHD : Cé Ton Nit Minh Nguyét
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2.2.Ché& bi€n jam dau
2.2.1.Quy trinh cong nghé

Trai dau

Rua

Phan loai _7fréi hu, cudng

Pudng : pectin
(50:1)

Rét 1o

l

Hoan thién

l

San phdm jam dau

Hinh 2. QUY TRINH SAN XUAT JAM DAU

GVHD : C6 Ton Nit Minh Nguyét Trang 10



Tiéu luAn mén CNCB Rau qui Ché bién Jam dau

2.2.2.Thuyét minh quy trinh cong nghé
2.2.2.1.Nguyén li¢u
Dau nguyén li¢u 1a loai Fragaria ananassa. Chon trdi dau viura chin téi, cé
mui thom va mau sic sic s3. Trude khi dua vao sdn xuit, trdi diu phdi dudc rira

so qua d€ loai bd mot phan tap chit cd hoc nhu dat, cat.

Hon hdp dudng va pectin bot ty 1& c6 50:1. Ludng dudng sit dung thudng dugc
tinh theo khdi Iugng dau nguyén liéu, ti 16 dudng : dau thudng vao khodng 1:2.
Tuy theo dd chin cda diu, lugng dudng cé thé thay ddi. P&i v6i dau chin, lugng
dudng cin dung sé& gidm xudng. Néu diing nguyén liéu 12 dau lanh dong, lugng

duong st dung cling sé it di.

2.2.2.2.Phan loai

Trai dau trudc khi dua vao sdn xuat cAn qua phan loai d€ bd nhitng trdi dap
va sau bénh. Cong viéc phan loai con ¢c6 muc dich chon nhitng trdi c6 do chin nhu
nhau dé dua vao cing 1 mé. Viéc phan loai ddu thudng dugc thyc hién thd cong
do trai dau ra't dé bi ton thuong.

2.2.2.3.Rira

Sau khi phan loai, diu dudc rira sach bd phan cudng, 14 va cdc tap chit cd hoc
nhu dat, cat va 1am gidm lugng vi sinh vat trén trdi dau.

Yéu ciu co ban clia qué trinh rira 12 : dau sau khi rita phdi sach, qua khong bi
dap, cac chit dinh dudng it bi tdn that, thdi gian ri¥a ngidn va ton it nudc.

Nudc rita phdi 1a nude sach, ddm bédo cdc chi tiéu do Bd Y t€ quy dinh. Néu
duing ngudn nudc thién nhién nhu nudc ao, hod, song thi phdi qua hé thong loc
trong va sat tring bing voi clorua. (3CaOCl,.Ca(OH),.3H,0).

Qud trinh r¥a gdm 2 giai doan : ngdm va rira x6i. Pdi véi trdi dau, qud trinh
ngam dugc rit ngin dé gidm tén that chit dinh dudng. Sau khi ngdm, rira x8i dau

trong b& ngam c6 dong nude chay lién tuc. %!

GVHD : C6 Ton Nit Minh Nguyét Trang 11
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2.2.2.4.Cha
Dau dugc dem di cha d€ 14y dich purée chuin bi dem ndu. Nguyén tic cda
qud trinh cha 13 1Am cho trdi dau bi ép manh vao mit rdy c6 duc 16 nhd. Phan qua
ludi ray 12 dich purée, phan con lai thdi ra 1a ba cha. D&i vdi trai dau 1a loai qua
mém, mong nudc; lugng ba cha khong dang ké. 1!

Purée sau khi cha chita khodng 10-15% ham lugng chat kho.

Hinh 3. M4y rita qua diu Hinh 4. Miy nghién
2.2.2.5.Co dac

Qua4 trinh c6 dic 1a budc quan trong 4nh hudng d€n chit lugng va cac chi tiéu
clia sdn phAm jam dau. Qud trinh lam cho sdn phd&m jam dau c6 ndng d6 cha't kho
cao nén c6é gid tri dinh dudng cao, thdi gian cit gilt 1au, chi phi bao géi, van

e N 2 .
chuyén va bio quin gidm.

Viéc bd sung cdc phu gia ciing dugc thuc hién trong budc nay. Trudc hét can
thém dudng va cb dic dich purée dén ham lugng chi't khd khodng 60-65%. Khi d6
1an ludt cho acid citric, mdt phan dudng con lai va pectin vao d€ chudn bi cho viéc
tao gel. Acid dugc dua vao d€ ha pH cda dich purée xudng khoidng 3-3.5. Do
pectin dé bi thily phan bdi nhiét do nén viéc tao gel phai thuc hién & cudi qué
trinh ndu. Pudng va pectin dudc chia ra thanh nhiéu phan d€ cho vao dich co dic
dé tranh hién tuong pectin bi vén cuc lam dnh hudng dén viéc tao gel va gidm gid
tri cAm quan cda san phim. Qud trinh thém dudng va pectin dugc thyc hién nhu

sau : pha mdt phan pectin va dudng vao nuéc Am, khud'y cho pectin tan déu rdi bit

GVHD : C6 Ton Nit Minh Nguyét Trang 12
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dau cho vao dich dang ndu. Do c¢6 bd sung thém nu6c trong qud trinh thém pectin,
dich purée phdi dugc co6 dic 1én dén 70-72% dé€ sian phim cudi c6 dugec ham
lugng cha't kho 12 68%.

nh 5. hié i 6 59 rée
2.2.2.6.R6t lo- Hoan thién
Khi sdn phdm dat dugc ham lugng chi't kho cin thi€t, ngirng ndu va ti€n hanh
rét vao lo thay tinh tiét trung tiét trang, ghép ndp véi dd chan khong 150-
200mmHg. San phim jam diu c6 dd khd cao nén khong cin thanh triing, nhung
can déng hop nhanh va ddm bdo vé sinh cong nghiép.
2.2.2.7.Hoan thién
Céc lo jam dau dugc 1am mét & nhiét d6 khodng 10-15°C d€ c6 thé dong dic
hoan toan. Trong thdi gian nay, khong nén lic ddo dé tranh dnh hudng dén su
dong dic ctia sadn pham.
Sau d6 1a ti€n hanh d4n nhidn, bao géi va dem bdo quin & noi kho rdo. Ta da

c6 dudc san phdm jam dau hoan thién.

GVHD : C6 Ton Nit Minh Nguyét Trang 13
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2.2.3.Nhitng vdn dé cé thé xdy ra doi véi san phdm

Bang 5. Nhitng van dé cé thé xay ra va cach khic phuc

thé nhé trong

Su ¢6 Nguyén nhan Céch ngian chin
Xuit  hién|1.Cé6 thé dudng khong | 1.Thdi gian ndu phai chinh x4c.
nhitng  tinh | dugc hoa tan hét trong qud | 2.Nén dun nhanh, khong d€ dich

trinh nau

16ng soi.

trong sudt, bi

duc

sudt 2.Niu trong thdi gian dai|3. C4in thin lam sach dung cu rét
din dén viéc mat nudc. trudc khi st dung.
3.buong khong hoa tan
bam vao dung cu roét, di
vio trong sdn phaim.
Khong  ¢6 | 1.Trdi cdy chua du chin. 1.Dung trai chin cay, c6 mui thom.
mui 2.Miit bao quan qua 1au. 2. Nén st dung trong vong 1 nam.
3.Ndi bdo quan qua néng. | 3.Noi bdo quan phdi kho, thoing
mat, tranh 4nh sdng.
Ua nuéc 1.Qud trinh dong mdt dién | 1.Nén tudn theo ty 1€ cdc thanh
ra nhanh do lugng acid qua | phan thich hop.
nhiéu va chit lugng pectin | 2.Nén bdo quin noi khd thodng,
trong qud thap tranh 4nh sang.
2.Ndi bao quan qua néng.
Mt  khong | 1.Qua con non. 1.Nén chon qua ciéng va chin.

2.Dau dudc niu qud lau
trudce khi loc.

3. Dich bi 14n thit qui.

4. Hdn hop dudc d€ qud
lau truée khi rét vao chai

lo.

2.Chi nén nau dén khi thit qud
mém.

3. Loc ky dich qua qua vai loc,
khong cha x4t vao phan thit qua.
4.Nén rét vao chai lo khi hdn hdp

con nong.

N6i bot. C6
biéu hién hu

1.N€u bot nuéc di chuyén
thi sdn phdm da bi hu hdng

1.S¢ dung chai lo di qua khu

tring. Ti€n hanh rét néng. Ki€m

GVHD : Cé Ton Nit Minh Nguyét
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hdng.

do do kin khi khong dugc
ddm bdo. (khéng nén su
dung).

2.Néu bot nudc ditng yén
thi d6 1a do dung cu rét dat
qua xa miéng chai, hodc
rot chim lam cho khong

khi xAm nhap vao hdn hogp.

tra bao bi trudc khi bao quan.
2.P€ dung cu ré6t § gin miéng

chai, ti€n hanh rét nhanh.

Mut bi dong

1.Pectin qué nhiéu.

1.Dung trdi chin hon.

qud ciing 2.Qud trinh niu qu4 lau. 2.N4u ding thdi gian quy dinh.
3.1t dudng, vi viy phdi niu | 3.Diung ding lugng dudng theo
thdi gian lau d€ dat dang | yéu cau.
mut dong.
Bi 1én men. | Do bao bi khong kin khi | Ki€ém tra k§ bao bi trudc khi dem
C6 dau hiéu | nén nAm men phat tri€n. | bdo quan.
hu hong.
Bi€n den | Do phdn @ng cda cédc |Loai bd khi bén trong lo bing

trén bé mit

enzym cO ty¢ nhi€én bén

trong qua.

phuong phdp nhiét d€ cdc phdn
ting d6 khong thé xay ra.

Méc (khong
dugc su
dung)

Khong dam bao do kin khi.

Ti€n hanh rét néng. Kiém tra tot
bao bi.

2.3.S4n phdm jam dau
2.3.1.Trinh bay
Do dugc rét néng ngay sau khi ¢d dic, sin phdm thudng dudc chita trong lo
thdy tinh, lo c6 mau trong sudt d€ cé thé thdy dudc dd trong sudt, ddng nhit cla
jam. Theo tiéu chudn My, lo chita thudng cé cic cd 57g (20z), 113g (4oz), 227¢g
(80z), 340g (120z) hodc 454¢g (11b).
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Tiéu luAn mén CNCB Rau qui Ché bién Jam dau

2.3.2.Chi tiéu chat luong
2.3.2.1.Chi tiéu héa hoc :
e Nong dd chatkho : 68+1%

e Ham lugng acid : 6%
e pH:3.5-45

2.3.2.2.Chi tiéu héa Iy
e Do dong nhdt >95%

e S4n phim phdi c6 dd sét cao. C6 thé thi¥ bing cich 1at ngudc lo

dung, n€u sdn pham bi chdy hoic nhd giot 13 khong dat yéu cau.

2.3.2.3.Chi tiéu cam quan
e Mau : sin pham phii c6 mau dé tudi ty nhién, dic trung cho mau
clia giong dau Fragaria ananassa. San phAm con phdi c6 do trong

sudt.

e Mui : mii thom ty nhién ctia diu. S&n phdm khong dudc c6 mui

ctia pectin hodc mui ciia dudng.

e Vi: vingot clia dudng khong dugc 4t mat vi ngot ty nhién clia dau.

San pham phai c6 vi hdi chua dé chiu cilia acid.

2.3.2.4.Chi tiéu vé an toan thyc phim
Trong qué trinh ch& bi€n, dich qua dugc cd dic & nhiét d6 cao, sin phim
cudi lai c6 ham lugng dudng cao nén sy xuat hién cdc vi sinh vat 1a rat hi€m.
San phdm lai dudc rét lo va diy kin ngay sau cd dic nén khong thé bi lay
nhiém vi sinh vt cling nhu bi khi xAm nhap. Do d6 trong sdn phAm khong can
dung dén cdc phu gia chong vi si vat va cdc phu gia chong oxi hda. Pectin 1a
phu gia c6 ngudn goc ty nhién, viéc st dung chi gi6i han bdi GMP nén sin

/3 z* ~ ~
pham no6i chung 1a an toan.

Sdn phdm jam déu néu dugc ddy kin va dé & noi khé rdo, cé thé bdo qudn
dén 9 thdng. Sau do, sdan phdm bdt ddu sdm mau va bi vita nhung van con ding

dugc thém 3 thdng nita mdi bdt ddu bi héng.
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Tiéu luAn mén CNCB Rau qui Ché bién Jam dau

2.3.3.Thanh phdn dinh duong "’
Mbi 227¢g (80z) jam dau cung cAp khodng 210kcal (877kJ).

Caloric Ratio

© NutritionData.com

%Carbs %Fats %Protein
Hinh 6. Niing lugng cung cip béi jam dau

T hinh v€&, ta thdy ning ludng clia jam diu chi yéu dudc cung cip bdi
cacbohydrat. Piéu dé ciing néi 1én riing, trong jam ddu, thinh phin protein va
lipid so v&i carbohydrat 12 khong dang ké.

Bang 6. Thanh phan dinh dudng trong 227g (80z) dau

Chat béo 0.4g | Vit. A 15mcg
Chat béo bdo hoa Og

Chat béo khong bao hoa da 0.2¢g
Chat béo khong bio hoa don 0.1

Cholesterol Omg | Vit. B6 0.1mg

Na 41lmg | Vit.C 71mg

K 190mg | Ca 23mg

Carbohydrat 187.4¢ Mg 16mg
Chit xo 4.2g

Protein 0.9¢ Fe I mg
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Ti€u ludn mén CNCB Rau qua

Ché bién Jam dau

3.PHU LUC

Phu luc 1. Quy dinh ctia B Y t&€ vé nudc sit dung trong cong nghiép thuc phim

Béng 7. Tiéu chuidn nuéc dung trong cong nghiép thuc phim 2

Chi tiéu Tiéu chuan
Chi tiéu vat ly

Mui vi Khong

Do trong (6ng Dienert) 100ml

Mau sic (thang mau Coban) 5°

Chi tiéu héa hoc

pH 6-7,8

Do cin ¢ dinh (d6t § 600°C) 75-150mg/1
D0 ciing toan phﬁn (@6 bric) Duéi 15°
Do cting vinh vién 7°

CaO 50-100 mg/1
MgO 50 mg/l
Fe,O; 0,3 mg/l
MnO 0,2 mg/l
BO,” 1,2-2,5 mg/l
SO, 0,5 mg/l
NH,* 0,1-0,3 mg/1
NOy Khong c6
NO5 Khoéng c6
Pb 0,1 mg/l

As 0,05 mg/1
Cu 2,00 mg/1
Zn 5,00 mg/l

F 0,3-0,5 mg/1

Chi tiéu vi sinh vat

P AN . . A A z
Tong sO vi sinh vat hi€u khi

Duéi 100con/ml

Chi sé6 coli

Dudi 20con/1

2 ~ .
Chuan s6 coli

Trén 50ml/con

Vi sinh vit gdy bénh

Khoéng c6
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Tiéu luAn mén CNCB Rau qui Ché bién Jam dau
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	MỞ ĐẦU
	Rau quả sau khi thu hoạch nếu không nhanh chóng được bảo quản sẽ bị hư hỏng rất nhanh. Phần lớn những hư hỏng xảy ra ở rau quả là do vi sinh vật và enzyme gây nên. Để hạn chế hiện tượng này và làm cho thời bảo quản rau quả được nhiều hơn, người ta thường tìm cách ức chế hoạt động của 2 tác nhân này. Có 2 phương pháp chủ yếu là : bảo quản lạnh và bảo quản bằng cách nấu (nấu mứt). Có nhiều loại mứt khác nhau, phân chia theo phương pháp nấu, thành phần nguyên liệu và sản phẩm cuối cùng.
	Dâu là loại trái cây giàu chất dinh dưỡng, tuy nhiên lại chỉ mọc ở những vùng khí hậu mát mẻ. Lại không thu hoạch được quanh năm. Do đó việc bảo quản dâu là điều cần thiết. Hơn nữa sau khi chế biến, sản phẩm mứt dâu có được những giá trị cảm quan mới. Bài tiểu luận này xin giới thiệu về qui trình chế biến mứt đông dâu và những đặc điểm của sản phẩm mứt sau khi chế biến.
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	1. GIỚI THIỆU
	1.1. Nguồn gốc và sự phát triển của cây dâu [3]

	Cây dâu có tên khoa học là Fragaria, thuộc họ Rosaceae. Cây dâu được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1400 ở châu Âu, đến năm 1700 người ta cũng tìm thấy một loại dâu mọc ở châu Mỹ. Kể từ đó dâu xuất hiện rộng rãi và trở thành lmột loại thức ăn phổ biến. Ngày nay cây dâu có mặt ở hầu hết các châu lục, trừ châu Phi, nước Úc và New Zealand.
	Cây dâu là loại cây thân thấp và mềm, quả trĩu xuống nằm sát mặt đất. Phần mọng nước của dâu được xem là quả giả do cuống hoa tạo thành, còn quả thật chính là những hạt nằm rải rác xung quanh quả giả.
	1.2. Phân loại [3][5]

	Theo Tự điển bách khoa online Reference, có khoảng 12 loại dâu, nhưng phổ biến và phát triển mạnh nhất là 4 loại sau :
	 Fragaria vesca
	Là loại dâu rừng thường mọc ở châu Âu và miền Bắc nước Mỹ. Loại dâu này có quả nhỏ, sản lượng thấp nhưng có vị ngọt, ngon tự nhiên.
	 Fragaria Virginiana
	Có nguồn gốc từ bang Virginia nước Mỹ. Loại dâu này được trồng nhiều trong khu vực Bắc Mỹ. Đặc điểm : kích thước trung bình, quả rất ngọt.
	 Fragaria chiloensis
	Có nguồn gốc từ Chile, quả to, mọng nước, sản lượng cao.
	 Fragaria ananassa
	Là loại cây lai giữa Fragaria Virginiana và Fragaria chiloensis nên cây dâu Ananassa có được ưu điểm của cả 2 loại này : vừa có vị ngọt ngon và quả to, sản lượng thu hoạch nhiều. Do đó, giống dâu này thường được dùng trong chế biến thực phẩm công nghiệp.
	 
	   
	 Fragaria vesca Fragaria virginiana
	    
	 Fragaria chiloensis Fragaria ananassa
	Hình 1 Hình ảnh các loại dâu [5]
	Ở Việt Nam, dâu được trồng tập trung nhiều ở Đà Lạt. Tại đây, dâu có hai loại : loại có nguồn gốc từ Pháp được đưa vào Đà Lạt từ xưa (Fragaria vesca), đây là loại dâu quả nhỏ, đầu hơi nhọn, màu đỏ nhạt nhưng có hương vị rất đậm đà vừa ngọt vừa chua. Loại thứ hai là giống nhập từ Mỹ (Fragaria ananassa) quả lớn hơn, đầu chóp tròn hơn có màu đỏ mọng rất đẹp, vị ít chua nhưng nhạt, thường dùng trong sản xuất công nghiệp. [2]
	1.3. Thành phần dinh dưỡng

	Cây dâu không những là một loại trái cây ngon mà còn là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng. Trong trái dâu có rất nhiều hợp chất có lợi cho cơ thể. Trước hết phải kể đến các hợp chất fenolic, tập trung ở vỏ quả dâu, hình thành nên màu sắc và mùi vị cho trái dâu. Các hợp chất fenolic này có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe : chống oxi hóa, giảm nguy cơ ung thư, chống các bệnh tim mạch và tăng sức đề kháng cho cơ thể. trong trái dâu, các fenolic tồn tại ở 3 dạng [3]:
	 Flavonoid : bao gồm các nhóm flavonol, flavone, flavonone, flavan, anthocyanidin (anthocyanin), isoflavone...tạo nên màu sặc sỡ cho trái dâu.
	 Fenolic acid : bao gồm các acid Hydroxybenzoic acid, Hydroxycinnamic acid, Ellagic acid. Các chất này hình vị chua của trái dâu.
	 Tannin : Proanthocyanidin, Gallotannin, Ellagi tannin.
	Trái dâu được xem là một trong những nguồn cung cấp vitamin C tốt nhất cho cơ thể vì hàm lượng vitamin C của nó rất cao. Không chỉ có vitamin C, trong trái dâu còn chứa nhiều vitamin khác cũng rất tốt cho cơ thể như : vitamin A, các vitamin nhóm B, vitamin E, folat và thiamin…
	Ngoài ra trong trái dâu còn chứa hầu hết các khoáng chất cần thiết cho cơ thể : Na, K, Fe, Mg và một số nguyên tố vết có lợi khác (Cr,Zn,Cu,Si,Se…). Đặc biệt, tỉ lệ Na-K trong trái dâu rất cân bằng cho nhu cầu của cơ thể người.
	Bảng 1 Thành phần dinh dưỡng trong 144g nước ép dâu [3]
	Thành phần
	Đơn vị
	Hàm lượng
	Nước
	G
	132
	Năng lượng
	Kcal
	43
	Năng lượng
	Kj
	181
	Protein
	G
	0,88
	Lipid tổng
	G
	0,53
	Carbohydrat
	G
	10,1
	Chất xơ
	G
	3,3
	Tro
	G
	0,62
	 Bảng 2.. Hàm lượng một số vitamin Bảng 3. Hàm lượng một số chất khoáng
	 trong quả dâu [3] trong quả dâu [3]
	Vitamins

	Vitamin C, ascorbic acid 
	mg 
	82 
	Thiamin 
	mg 
	0,03 
	Riboflavin 
	mg 
	0,10 
	Niacin 
	mg 
	0,33 
	Pantothenic acid 
	mg 
	0,49 
	Vitamin B-6 
	mg 
	0,09 
	Folate 
	µg 
	25 
	Vitamin B-12 
	µg 
	0 
	Vitamin A, IU 
	IU 
	39 
	Vitamin A, RE 
	µg RE 
	4,3 
	Vitamin E 
	mg ATE 
	0,20 
	Các chất khoáng
	Ca 
	mg
	20
	Fe 
	mg
	0,55
	Mg 
	mg
	14
	P 
	mg
	27
	K 
	mg
	240
	Na 
	mg
	1,44
	Zn 
	mg
	0,19
	Cu 
	mg
	0,07
	Mn 
	mg
	0,42
	Se 
	µg
	1,01
	1.4. Thu hoạch và bảo quản [1]

	Dâu là quả mọng nước nên rất dễ bị tổn thương và hư hỏng khi có va chạm. Do đó việc thu hoạch phải được thực hiện bằng tay. Quả dâu sau thu hoạch phải được còn nguyên cuống, khô ráo và không bị dập.
	Để giữ nguyên chất lượng, quả dâu sau thu hoạch phải được bảo quản ngay. Có 2 phương pháp bảo quản trái dâu tươi :
	 Bảo quản lạnh : dâu sau thu hoạch được xếp thành 1 lớp trên giấy hút ẩm để giữ cho khô ráo, đưa vào nơi có nhiệt độ thấp, khô ráo hoặc để ở nơi thoáng mát và ít ánh sáng. Nếu bảo quản tốt, trái dâu có thể giữ được chất lượng trong vòng 3-7 ngày.
	 Bảo quản lạnh đông : phương pháp thực hiện cũng giống như  bảo quản lạnh, nhưng nhiệt độ bảo quản được hạ xuống dưới 0oC để có thể giư cho trái dâu được tươi trong khoảng 9-12 tháng.
	Điều đặc biệt quan trọng khi bảo quản dâu là trái dâu phải luôn được giữ cho khô ráo.
	Người ta thường chế biến dâu thành những món ăn, nước uống rất ngon và bổ dưỡng như: rượu dâu, mứt dâu, mật dâu, sirô dâu …
	2. CHẾ BIẾN JAM DÂU
	2.1. Nguyên liệu
	2.1.1. Trái dâu


	Là thành phần chính của jam dâu, nó quyết định chất lượng sản phẩm sau cùng và cũng ảnh hưởng đến các hàm lượng của các thành phần nguyên liệu khác. Dâu được chọn cho chế biến phải vừa chín, còn tươi và không bị hư hỏng hay sâu bệnh.
	2.1.2. Pectin

	Pectin là thành phần tự nhiên sẵn có trong trái dâu, được hình thành do sự thủy phân protopectin trong quá trình chín của quả dâu. Pectin là thành phần quan trọng dể hình thành gel. Một số loại quả có đủ pectin tự nhiên để tạo gel có cấu trúc vững chắc, một số khác đòi hỏi phải bổ sung pectin từ bên ngoài. Loại pectin tạo gel tốt nhất chỉ có mặt trong quả mới chín tới, pectin ở quả chưa chín hoặc chín quá sẽ rất khó tạo gel. Lượng pectin trong dâu thường có hàm lượng thấp, do đó khi chế biến jam dâu cần phải bổ sung thêm pectin.
	Pectin ngày nay được sản xuất rộng rãi và được sử dụng như phụ gia trong các sản phẩm cần độ sệt. Pectin thương mại thường được sản xuất từ  vỏ cam, quýt và táo với nhiều chỉ tiêu khác nhau. Pectin được sản xuất thành dạng lỏng hoặc sấy khô thành bột để dễ bảo quản. Việc lựa chọn pectin để sử dụng phụ thuộc vào nguyên liệu, mục đích công nghệ và cả quy trình chế biến sản phẩm. Khi sử dụng pectin bổ sung cho mứt đông, ta được các ưu điểm :
	 Có thể sử dụng trái dâu chưa chín tới hoặc chín quá để đưa vào sản xuất, việc bổ sung pectin và đường thích hợp có thể khắc phục được độ  chín của trái dâu không thích hợp. Nhờ đó quá trình sản xuất jam  ít bị phụ thuộc vào mùa vụ.
	 Rút ngắn thời gian nấu trong quá trình chế biến. Chủ động hơn trong sản xuất.
	 Hiệu quả sản xuất cao hơn.
	Điều quan trọng khi sử dụng pectin là cần phải tính toán lượng đường bổ sung cho thích hợp.
	Mã số quốc tế của pectin là E440.
	Bảng 4. Một vài loại pectin thương phẩm :
	Pectin
	DE
	Đặc tính
	Ứng dụng
	CF201
	68-72%
	Tạo gel nhanh
	SS>58%, pH 2.9-3.3
	CF301
	65-70%
	Tạo gel vừa
	SS>58%, pH 2.9-3.3
	CF401
	60-64%
	Tạo gel chậm
	SS>58%, pH 2.9-3.3
	CF501
	56-62%
	Tạo gel rất chậm
	SS>58%, pH 2.9-3.3
	(*)Nguồn : H&F Company
	SS : độ đường
	DE : chỉ số dextrin
	2.1.3. Acid

	Acid cũng là thành phần quan trọng trong việc hình thành gel cho sản phẩm. Tuy trong dâu có một lượng acid đáng kể, nhưng trong quá trình chế biến cần thêm vào một lượng acid citric để đưa pH xuống từ 3-3.5, đây là pH thích hợp cho việc tạo gel của pectin.
	2.1.4. Đường:

	Đường phải có mặt với tỷ lệ thích hợp so với pectin và acid để tạo gel tốt, thường lượng đường cho vào phải lớn hơn 50% so với khối lượng nguyên liệu. Đường còn góp phần tạo vị ngọt cho sản phẩm và ngăn chặn sự phát triển của vi sinh vật trong quá trình bảo quản.
	Trong chế biến jam dâu thường sử dụng đường cát trắng. Các chất tạo ngọt như đường vàng, sorghum không nên sử dụng bởi vì mùi của chúng sẽ che mất mùi của quả và làm cho vị ngọt thay đổi. Đường tinh luyện hoặc đường có trộn lẫn với dextrose, fructose hoặc các chất tạo ngọt khác cũng không nên sử dụng.
	Có thể thay thế một phần đường bằng sirô đường từ dịch thuỷ phân tinh bột hoặc mật ong có màu sáng nhưng không được thay thế hoàn toàn vì như  vậy sẽ che mất hương tự nhiên của trái dâu và có thể ảnh hưởng tới việc tạo gel.
	2.2. Chế biến jam dâu
	2.2.1. Quy trình công nghệ


	  
	Hình 2. QUY TRÌNH SẢN XUẤT JAM DÂU
	 
	2.2.2. Thuyết minh quy trình công nghệ
	2.2.2.1. Nguyên liệu


	Dâu nguyên liệu là loại Fragaria ananassa. Chọn trái dâu vừa chín tới, có mùi thơm và màu sắc sặc sỡ. Trước khi đưa vào sản xuất, trái dâu phải được rửa sơ qua để loại bỏ một phần tạp chất cơ học như đất, cát.
	Hỗn hợp đường và pectin bột tỷ lệ có 50:1. Lượng đường sử dụng thường được tính theo khối lượng dâu nguyên liệu, tỉ lệ đường : dâu thường vào khoảng 1:2.  Tùy theo độ chín của dâu, lượng đường có thể thay đổi. Đối với dâu chín, lượng đường cần dùng sẽ giảm xuống. Nếu dùng nguyên liệu là dâu lạnh đông, lượng đường sử dụng cũng sẽ ít đi.
	2.2.2.2. Phân loại

	Trái dâu trước khi đưa vào sản xuất cần qua phân loại để bỏ những trái dập và sâu bệnh. Công việc phân loại còn có mục đích chọn những trái có độ chín như nhau để đưa vào cùng 1 mẻ. Việc phân loại dâu thường được thực hiện thủ công do trái dâu rất dễ bị tổn thương.
	2.2.2.3. Rửa

	Sau khi phân loại, dâu được rửa sạch bỏ phần cuống, lá và các tạp chất cơ học như đất, cát và làm giảm lượng vi sinh vật trên trái dâu.
	Yêu cầu cơ bản của quá trình rửa là : dâu sau khi rửa phải sạch, quả không bị dập, các chất dinh dưỡng ít bị tổn thất, thời gian rửa ngắn và tốn ít nước.
	Nước rửa phải là nước sạch, đảm bảo các chỉ tiêu do Bộ Y tế quy định. Nếu dùng nguồn nước thiên nhiên như nước ao, hồ, sông thì phải qua hệ thống lọc trong và sát trùng bằng vôi clorua. (3CaOCl2.Ca(OH)2.3H2O).
	Quá trình rửa gồm 2 giai đoạn : ngâm và rửa xối. Đối với trái dâu, quá trình ngâm được rút ngắn để giảm tổn thất chất dinh dưỡng. Sau khi ngâm, rửa xối dâu trong bể ngâm có dòng nước chảy liên tục. [2]
	2.2.2.4. Chà

	Dâu được đem đi chà để lấy dịch purée chuẩn bị đem nấu. Nguyên tắc của quá trình chà là làm cho trái dâu bị ép mạnh vào mặt rây có đục lỗ nhỏ. Phần qua lưới rây là dịch purée, phần còn lại thải ra là bã chà. Đối với trái dâu là loại quả mềm, mọng nước; lượng bã chà không đáng kể. [2]
	Purée sau khi chà chứa khoảng 10-15% hàm lượng chất khô.
	    
	 Hình 3. Máy rửa quả dâu Hình 4. Máy nghiền
	2.2.2.5. Cô đặc

	Quá trình cô đặc là bước quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng và các chỉ tiêu của sản phầm jam dâu. Quá trình làm cho sản phẩm jam dâu có nồng độ chất khô cao nên có giá trị dinh dưỡng cao, thời gian cất giữ lâu, chi phí bao gói, vận chuyển và bảo quản giảm. [2]
	Việc bổ sung các phụ gia cũng được thực hiện trong bước này. Trước hết cần thêm đường và cô đặc dịch purée đến hàm lượng chất khô khoảng 60-65%. Khi đó lần lượt cho acid citric, một phần đường còn lại và pectin vào để chuẩn bị cho việc tạo gel. Acid được đưa vào để hạ pH của dịch purée xuống khoảng 3-3.5. Do pectin dễ bị thủy phân bởi nhiệt độ nên việc tạo gel phải thực hiện ở cuối quá trình nấu. Đường và pectin được chia ra thành nhiều phần để cho vào dịch cô đặc để tránh hiện tượng pectin bị vón cục làm ảnh hưởng đến việc tạo gel và giảm giá trị cảm quan của sản phẩm. Quá trình thêm đường và pectin được thực hiện như sau : pha một phần pectin và đường vào nước ấm, khuấy cho pectin tan đều rồi bắt đầu cho vào dịch đang nấu. Do có bổ sung thêm nước trong quá trình thêm pectin, dịch purée phải được cô đặc lên đến 70-72% để sản phẩm cuối có được hàm lượng chất khô là 68%.
	 
	Hình 5. Thiết bị cô đặc purée
	2.2.2.6. Rót lọ- Hoàn thiện

	Khi sản phẩm đạt được hàm lượng chất khô cần thiết, ngừng nấu và tiến hành rót vào lọ thủy tinh tiệt trùng tiệt trùng, ghép nắp với độ chân không 150-200mmHg. Sản phẩm jam dâu có độ khô cao nên không cần thanh trùng, nhưng cần đóng hộp nhanh và đảm bảo vệ sinh công nghiệp.
	2.2.2.7. Hoàn thiện

	Các lọ jam dâu được làm mát ở nhiệt độ khoảng 10-15oC để có thể đông đặc hoàn toàn. Trong thời gian này, không nên lắc đảo để tránh ảnh hưởng đến sự đông đặc của sản phẩm.
	Sau đó là tiến hành dán nhãn, bao gói và đem bảo quản ở nơi khô ráo. Ta đã có được sản phẩm jam dâu hoàn thiện.
	2.2.3. Những vấn đề có thể xảy ra đối với sản phẩm

	Bảng 5. Những vấn đề có thể xảy ra và cách khắc phục
	Sự cố
	Nguyên nhân
	Cách ngăn chặn
	Xuất hiện những tinh thể nhỏ trong suốt
	1.Có thể đường không được hoà tan hết trong quá trình nấu
	2.Nấu trong thời gian dài dẫn đến việc mất nước.
	3.Đường không hoà tan bám vào dụng cụ rót, đi vào trong sản phẩm.
	1.Thời gian nấu phải chính xác.
	2.Nên đun nhanh, không để dịch lỏng sôi.
	3. Cẩn thận làm sạch dụng cụ rót trước khi sử dụng.
	 Không có mùi
	1.Trái cây chưa đủ chín.
	2.Mứt bảo quản quá lâu.
	3.Nơi bảo quản quá nóng.
	1.Dùng trái chín cây, có mùi thơm.
	2. Nên sử dụng trong vòng 1 năm.
	3.Nơi bảo quản phải khô, thoáng mát, tránh ánh sáng.
	Ứa nước
	1.Quá trình đông mứt diễn ra nhanh do lượng acid qua nhiều và chất lượng pectin trong quả thấp
	2.Nơi bảo quản quá nóng.
	1.Nên tuân theo tỷ lệ các thành phần thích hợp.
	2.Nên bảo quản nơi khô thoáng, tránh ánh sáng.
	Mứt không trong suốt, bị đục
	1.Quả còn non.
	2.Dâu được nấu quá lâu trước khi lọc.
	3. Dịch bị lẫn thịt quả.
	4. Hỗn hợp được để quá lâu trước khi rót vào chai lọ.
	1.Nên chọn quả cứng và chín.
	2.Chỉ nên nấu đến khi thịt quả mềm.
	3. Lọc kỹ dịch quả qua vải lọc, không chà xát vào phần thịt quả.
	4.Nên rót vào chai lọ khi hỗn hợp còn nóng.
	 Nổi bọt. Có biểu hiện hư hỏng.
	1.Nếu bọt nước di chuyển thì sản phẩm đã bị hư hỏng do độ kín khí không được đảm bảo. (không nên sử dụng).
	2.Nếu bọt nước đứng yên thì đó là do dụng cụ rót đặt quá xa miệng chai, hoặc rót chậm làm cho không khí xâm nhập vào hỗn hợp.
	1.Sử dụng chai lọ đã qua khử trùng. Tiến hành rót nóng. Kiểm tra bao bì trước khi bảo quản.
	2.Để dụng cụ rót ở gần miệng chai, tiến hành rót nhanh.
	Mứt bị đông quá cứng
	1.Pectin quá nhiều.
	2.Quá trình nấu quá lâu.
	3.Ít đường, vì vậy phải nấu thời gian lâu để đạt dạng mứt đông.
	1.Dùng trái chín hơn.
	2.Nấu đúng thời gian quy định.
	3.Dùng đúng lượng đường theo yêu cầu.
	 Bị lên men. Có dấu hiệu hư hỏng.
	Do bao bì không kín khí nên nấm men phát triển.
	Kiểm tra kỹ bao bì trước khi đem bảo quản.
	Biến đen trên bề mặt
	Do phản ứng của các enzym có tự nhiên bên trong quả.
	Loại bỏ khí bên trong lọ bằng phương pháp nhiệt để các phản ứng đó không thể xảy ra.
	Mốc (không được sử dụng)
	Không đảm bảo độ kín khí.
	Tiến hành rót nóng. Kiểm tra tốt bao bì.
	2.3. Sản phẩm jam dâu
	2.3.1. Trình bày


	Do được rót nóng ngay sau khi cô đặc, sản phẩm thường được chứa trong lọ thủy tinh,  lọ có màu trong suốt để có thể thấy được độ trong suốt, đồng nhất của jam. Theo tiêu chuẩn Mỹ, lọ chứa thường có các cỡ 57g (2oz), 113g (4oz), 227g (8oz), 340g (12oz) hoặc 454g (1lb).
	2.3.2. Chỉ tiêu chất lượng
	2.3.2.1. Chỉ tiêu hóa học :


	 Nồng độ chất khô : 68±1%
	 Hàm lượng acid : 6%
	 pH : 3.5-4.5
	2.3.2.2. Chỉ tiêu hóa lý

	 Độ đồng nhất >95%
	 Sản phẩm phải có độ sệt cao. Có thể thử bằng cách lật ngược lọ đựng, nếu sản phẩm bị chảy hoặc nhỏ giọt là không đạt yêu cầu.
	2.3.2.3. Chỉ tiêu cảm quan

	 Màu : sản phẩm phải có màu đỏ tươi tự nhiên, đặc trưng cho màu của giống dâu Fragaria ananassa. Sản phẩm còn phải có độ trong suốt.
	 Mùi : mùi thơm tự nhiên của dâu. Sản phẩm không được có mùi của pectin hoặc mùi của đường.
	 Vị : vị ngọt của đường không được át mất vị ngọt tự nhiên của dâu. Sản phẩm phải có vị hơi chua dễ chịu của acid.
	2.3.2.4. Chỉ tiêu về an toàn thực phẩm

	Trong quá trình chế biến, dịch quả được cô đặc ở nhiệt độ cao, sản phẩm cuối lại có hàm lượng đường cao nên sự xuất hiện các vi sinh vật là rất hiếm. Sản phẩm lại được rót lọ và đậy kín ngay sau cô đặc nên không thể bị lây nhiễm vi sinh vật cũng như bị khí xâm nhập. Do đó trong sản phẩm không cần dùng đến các phụ gia chống vi si vật và các phụ gia chống oxi hóa. Pectin là phụ gia có nguồn gốc tự nhiên, việc sử dụng chỉ giới hạn bởi GMP nên sản phẩm nói chung là an toàn.
	Sản phẩm jam dâu nếu được đậy kín và để ở nơi khô ráo, có thể bảo quản đến 9 tháng. Sau đó, sản phẩm bắt đầu sẫm màu và bị vữa nhưng vẫn còn dùng được thêm 3 tháng nữa mới bắt đầu bị hỏng.
	2.3.3. Thành phần dinh dưỡng [5]

	Mỗi 227g (8oz) jam dâu cung cấp khoảng 210kcal (877kJ).
	 
	Hình 6. Năng lượng cung cấp bởi jam dâu
	Từ hình vẽ, ta thấy năng lượng của jam dâu chủ yếu được cung cấp bởi cacbohydrat. Điều đó cũng nói lên rằng, trong jam dâu, thành phần protein và lipid so với carbohydrat là không đáng kể.
	Bảng 6. Thành phần dinh dưỡng trong 227g (8oz) dâu
	Chất béo 0.4g
	 Chất béo bão hòa 0g
	 Chất béo không bão hòa đa 0.2g
	 Chất béo không bão hòa đơn 0.1
	Vit. A 15mcg
	Cholesterol 0mg
	Vit. B6 0.1mg
	Na 41mg
	Vit. C 71mg
	K 190mg
	Ca 23mg
	Carbohydrat 187.4g
	 Chất xơ 4.2g
	Mg 16mg
	Protein 0.9g
	Fe 1 mg
	3. PHỤ LỤC
	Phụ lục 1. Quy định của Bộ Y tế về nước sử dụng trong công nghiệp thực phẩm
	Bảng 7. Tiêu chuẩn nước dùng trong công nghiệp thực phẩm [2]
	Chỉ tiêu
	Tiêu chuẩn
	Chỉ tiêu vật lý


	Mùi vị
	Không
	Độ trong (ống Dienert)
	100ml
	Màu sắc (thang màu Coban)
	5o
	Chỉ tiêu hóa học

	pH
	6-7,8
	Độ cặn cố định (đốt ở 600oC)
	75-150mg/l
	Độ cứng toàn phần (độ Đức)
	Dưới 15o
	Độ cứng vĩnh viễn
	7o
	CaO
	50-100 mg/l
	MgO
	50 mg/l
	Fe2O3
	0,3 mg/l
	MnO
	0,2 mg/l
	BO4-3
	1,2-2,5 mg/l
	SO4-2
	0,5 mg/l
	NH4+
	0,1-0,3 mg/l
	NO2-
	Không có
	NO 3-
	Không có
	Pb
	0,1 mg/l
	As
	0,05 mg/l
	Cu
	2,00 mg/l
	Zn
	5,00 mg/l
	F
	0,3-0,5 mg/l
	Chỉ tiêu vi sinh vật

	Tổng số vi sinh vật hiếu khí
	Dưới 100con/ml
	Chỉ số coli
	Dưới 20con/l
	Chuẩn số coli
	Trên 50ml/con
	Vi sinh vật gây bệnh
	Không có
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